Đặt vấn đề

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp theo Nghị định 02/CP và Nghị định 163/CP của Chính phủ, đến nay tỉnh Thanh Hóa đã cơ bản hoàn thành công tác giao đất lâm nghiệp.

Sau giao đất lâm nghiệp, tỉnh ta đã có nhiều chủ trương thu hút các chương trình đầu tư trong nước và quốc tế về bảo vệ và phát triển rừng. Đã tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới tổ chức quản lý bảo vệ rừng theo hướng xã hội hóa” theo Quyết định 38/QĐ-UB ngày 07/01/2000 của UBND tỉnh, góp phần nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở về nhiệm vụ quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, làm rõ và nâng cao vị trí pháp lý, quyền lợi nghĩa vụ của chủ rừng, xóa đói, giảm nghèo, đưa độ che phủ của rừng từ 36,3% năm 1999 lên 44,2% năm 2006. Tuy nhiên, công tác giao đất lâm nghiệp theo Nghị định 02/CP và 163/CP  mới chỉ xác định diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng, chưa có cơ sở điều tra đánh giá trữ lượng gỗ, lâm sản theo từng trạng thái rừng. Đến nay việc thực hiện quyền hưởng lợi từ rừng trên diện tích được giao khó thực hiện, không công bằng; tình hình quản lý sử dụng tài nguyên rừng chưa hợp lý ảnh hưởng đến phát triển rừng bền vững và đời sống nhân dân. Mặt khác trong quá trình giao đất cũng đã bộc lộ một số tồn tại như giao đất theo nhóm hộ, phần diện tích xa dân cư chưa giao được cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mà hiện đang tạm giao cho ủy ban nhân dân xã quản lý; 

Để phát huy tiềm năng thế mạnh của rừng, tiềm năng lao động của địa phương nhằm bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, góp phần phát triển kinh tế – xã hội miền nói, thực hiện Quyết định số: 2740 /QĐ- BNN- KL ngày 20/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt Đề án “Giao rừng, cho thuê rừng giai đoạn 2007-2010” thì việc rà soát, tổ chức giao rừng, cho thuê rừng cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là việc làm cần thiết.

Phần thứ nhất

Thực trạng công tác giao đất, giao rừng 

cho thuê đất, thuê rừng trong thời gian qua


1. Diễn biến tài nguyên rừng:


Theo số liệu cập nhật diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp năm 2006 (Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 25/01/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về công bố hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp năm 2006), toàn tỉnh có 497.584,89 ha rừng gồm 374.974,69 ha rừng tự nhiên, 122.610,20 ha rừng trồng. Trong đó 155.190,54 ha rừng phòng hộ, 75.504,12 ha rừng đặc dung và 266.890,23 ha rừng sản xuất. Độ che phủ của rừng tương ứng 44,2 %. Trong 7 năm từ 1999-2007 diện tích rừng của tỉnh tăng 91.871,8 ha. Diễn biến của rừng qua các năm được thể hiện tại biểu đồ sau: 

Biểu đồ số 01: Diễn biến rừng qua các năm (ha)
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2. Thực trạng công tác giao đất, giao rừng:


1.1. Thực trạng công tác giao đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.


Thực hiện Nghị định 02/CP, từ 1995-1999 tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức giao đất lâm nghiệp cho 97.117 hộ gia đình với diện tích 315.184 ha; 21 lâm trường (nay là BQL rừng phòng hộ), trạm trại với diện tích 100.589 ha; 32 tổ chức nhà nước diện tích 114.287 ha; 133 tổ chức xã hội  diện tích 15.805 ha. Số diện tích còn lại gần 80.000 ha tạm giao cho UBND xã quản lý. 


Ngày 16/11/1999 Chính phủ ban hành Nghị định số 163/1999/NĐ-CP về giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp. Từ năm 2000 đến nay tiếp tục giao đất lâm nghiệp bổ sung và chia tách nhóm hộ. Theo số liệu thống kê đến hết tháng 6 năm 2007 toàn tỉnh đã giao đất lâm nghiệp cho 113.419 hộ gia đình, diện tích 338.741,81 ha


Sau khi được giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhiều hộ gia đình, cá nhân đã  ý thức được vai trò làm chủ của mình trên diện tích đất lâm nghiệp được giao và lợi ích kinh tế từ rừng, do vậy đã có bước chuyển đổi về cơ cấu đầu tư và thu nhập của hộ gia đình. Người nhận đất, nhận rừng đã thực sự làm chủ trên mảnh đất của mình và yên tâm đầu tư để trồng rừng, khoanh nuôi bảo vệ rừng. Nhiều hộ gia đình có diện tích đất lâm nghiệp liền kề đã liên kết với nhau để bảo vệ và phát triển rừng, tình hình an ninh rừng trên diện tích được giao tương đối ổn định. Nhiều hộ gia đình đã đầu tư lao động, tiền vốn để tái tạo rừng. Trong 8 năm đã trồng mới được 38.730,6 ha. Ngoài ra nhân dân cũng đã tích cực tham gia trồng rừng và bảo vệ rừng theo các chương trình, dự án như 661, ADB, Care … Đời sống của nhân dân miền nói ở nhiều địa phương được nâng cao do có thu nhập từ sản xuất nông lâm kết hợp trên diện tích được giao. Thống kê có 76.911 hộ quản lý sử dụng có hiệu quả với diện tích 285.058,71 ha chiếm 67,82% số hộ nhận đất lâm nghiệp và 84,16% diện tích đã giao (theo báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới tổ chức quản lý bảo vệ rừng theo hướng xã hội hóa”)

Các khu rừng giao cho các chủ rừng nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội cũng đã tổ chức quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng khá tốt. Qua thống kê đã có 75/108 tổ chức chính trị xã hội quản lý sử dụng rừng và đất lâm nghiệp được giao có hiệu quả; các chủ rừng nhà nước sau khi nhận đất lâm nghiệp đã tổ chức khoán cho các hộ gia đình thành viên quản lý bảo vệ theo Nghị định 01/CP. Việc quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng đã được các chủ rừng thực hiện thông qua các chương trình Dự án.


Tuy nhiên việc giao đất lâm nghiệp và tổ chức sản xuất sau giao đất lâm nghiệp vẫn còn những mặt tồn tại, cần được khắc phục đó là:


- Việc giao đất lâm nghiệp đã khắc phục tình trạng manh mún nhưng lại  giao theo nhóm hộ. Theo thống kê có 11.226 nhóm hộ ở 12 huyện thị với 23.117 hộ thành viên. Từ năm 2000 đến nay đang từng bước khắc phục nhưng nguồn kinh phí đầu tư cho việc tách nhóm hộ không có do vậy tiến độ thực hiện chậm, mới chỉ thực hiện ở những nhóm hộ có nhu cầu tách.


- Trong quá trình giao đất lâm nghiệp chưa có ranh giới bản đồ theo Chỉ thị 364/CT, sau đó ranh giới của các xã áp dụng theo ranh giới 364, do vậy ranh giới giữa nhiều huyện, nhiều xã chưa thống nhất giữa bản đồ, thuyết minh và thực địa, dẫn đến tranh chấp. 


- Diện tích gần 80.000 ha rừng và đất lâm nghiệp nằm xa dân cư đang tạm giao cho UBND xã quản lý, rừng chưa có chủ do vậy việc quản lý bảo vệ và phát triển rừng khó khăn, tình trạng khai thác rừng trái phép vẫn xảy ra dưới nhiều hình thức.


- Trên 33% số hộ, 30 % tổ chức chính trị được giao đất lâm nghiệp chưa sử dụng rừng có hiệu quả. Một số chủ rừng nhà nước được giao quản lý diện tích rừng lớn nhưng do buông lỏng quản lý nên tình trạng khai thác, phá rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép vẫn xảy ra chậm phát hiện và xử lý.


- Do nhiều nguyên nhân, một bộ phận nhân dân miền núi hiện nay thiếu đất, hoặc không có đất lâm nghiệp để sản xuất, đời sống rất khó khăn. Nhiều hộ gia đình tuy đã được giao đất lâm nghiệp nhưng giữa bản đồ và thực địa không thống nhất.


1.2. Công tác giao đất lâm nghiệp gắn với giao rừng, cho thuê rừng.


Công tác giao rừng chưa được thực hiện khi tổ chức giao đất theo Nghị định 02/CP và 163/CP. Toàn bộ diện tích có rừng giao cho các hộ gia đình, cá nhân thực hiện thông qua khế ước giao rừng theo trạng thái rừng, chưa tổ chức đánh giá chất lượng, trữ lượng rừng làm cơ sở cho việc thực hiện các quy định của nhà nước về chính sách hưởng lợi.


3. Sự cần thiết phải tổ chức thực hiện việc giao rừng, cho thuê rừng, giao đất lâm nghiệp bổ sung và chia tách nhóm hộ.


Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 16 đã đề ra mục tiêu phát triển lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2010 là tiếp tục triển khai các biện pháp bảo vệ có hiệu quả diện tích rừng hiện có và phát huy sử dụng tối đa lợi thế của rừng, tiềm năng lao động của địa phương, bảo vệ rừng gắn với phát triển bền vững tài nguyên rừng góp phần đưa độ che phủ của rừng năm 2010 là 49%, nâng cao đời sống của người dân miền núi.


Để đạt được mục tiêu trên, việc tiến hành giao rừng, cho thuê rừng, giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho các thành phần kinh tế, đặc biệt là phần diện tích đang tạm giao cho UBND xã quản lý, đồng thời thực hiện triệt để việc chia tách nhóm hộ là việc làm cần thiết nhằm tạo động lực để phát triển sản xuất tăng nguồn thu nhập trong lâm nghiệp. Bên cạnh đó, áp lực về dân số ở các vùng có rừng tăng nhanh, đòi hỏi cao về đất ở và đất canh tác, những đối tượng này chủ yếu là những hộ nghèo, đời sống khó khăn, sinh kế chủ yếu dựa vào phát nương làm rẫy, khai thác lợi dụng tài nguyên rừng. Trong khi đó diện tích rừng tăng đồng nghĩa với diện tích các loại đất khác bị thu hẹp, đây chính là sự mất cân đối cần có sự điều chỉnh thông qua việc giao đất, cho thuê đất, giao rừng, cho thuê rừng cho    các hộ gia đình và cá nhân ở các địa phương tạo nên cơ hội và động lực để cải thiện đời sống cho người dân.

4. Căn cứ pháp lý để giao rừng, cho thuê rừng: 

- Luật Đất đai năm 2003 và Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004;

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;

- Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 05/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, quy hoạch 3 loại rừng;  

- Quyết định số 178/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp;

- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng;

- Thông tư liên tịch số 80/2003/TTLT/BNN-BTC ngày 03/9/2003 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp;

- Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn;

- Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 25/01/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về công bố hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp năm 2006;

- Nghị Quyết số 73/2007/NQ-HĐND ngày 25/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thông qua kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2015 và Quyết định số 2755/2007/QĐ-UBND ngày 12/9/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa về phê duyệt kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2006-2015.

Phần thứ hai

Mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ 

công tác giao rừng, cho thuê rừng 
I. Tên gọi, cấp quản lý, phạm vi và thời gian thực hiện.

1. Tên gọi:  Đề án giao rừng, cho thuê rừng tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2007 – 2010.

2. Cấp quản lý:

Chủ quản đầu tư: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Chủ đầu tư: Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Thanh Hoá.

3. Phạm vi thực hiện: Toàn bộ diện tích rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Thanh Hoá.

4. Thời gian thực hiện: Từ năm 2007 đến năm 2010.

II. Mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ. 

1. Mục tiêu.

Đến năm 2010, hoàn thành việc giao, cho thuê 549.800,9 ha rừng và đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã nhận theo Nghị định 02/CP và 163/CP và 79.299,1 ha rừng và đất lâm nghiệp hiện đang tạm giao cho UBND xã quản lý cho các chủ rừng. Trong đó: 338.741,81 ha giao cho các hộ gia đình, tập thể; 41.404,5 giao cho doanh nghiệp nhà nước, 51.416,59 ha giao cho các Ban quản lý rừng phòng hộ; 81.011,6 ha giao cho Ban quản lý rừng đặc dụng; 37.226,4 ha giao cho lực lượng vũ trang. Song song với việc giao rừng tiến hành chia tách nhóm hộ, đảm bảo sau giao rừng, cho thuê rừng không còn tình trạng nhóm hộ như giao đất lâm nghiệp.

Tổ chức thu hồi đất lâm nghiệp giao vượt hạn điền của 1.675 hộ gia đình đã giao theo Nghị định 02/CP, diện tích trên 30 ha/hộ. Tiến hành cho thuê đất, thuê rừng phần diện tích vượt hạn điền đối với hộ gia đình có nhu cầu hoặc giao đất, giao rừng cho các đối tượng khác.

Tổ chức giao đất lâm nghiệp bổ sung 69.196,24 ha rừng và 10.102,86 ha đất lâm nghiệp không có rừng hiện đang tạm giao cho UBND xã quản lý cho các thành phần kinh tế để quản lý, sử dụng và phát triển rừng, ưu tiên giao cho các chủ rừng là cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân là người địa phương. 

2. Yêu cầu.

Việc giao rừng, cho thuê rừng phải gắn với kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2015 được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 2755/2007/QĐ-UBND ngày 12/9/2007.

Việc giao rừng phải tiến hành đồng thời với việc giao đất lâm nghiệp tại những diện tích hiện đang tạm giao cho UBND xã quản lý và chia tách nhóm hộ đã giao theo Nghị định 02/CP. Những diện tích giao mới phải đảm bảo được sự bình
đẳng đối với mọi thành phần kinh tế tham gia công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, giảm thiểu mâu thuẫn có thể nảy sinh; ưu tiên giao rừng cho đồng bào dân tộc tại chỗ; cộng đồng thôn bản theo tập quán đã quản lý rừng trên thực tế, các hộ gia đình, cá nhân đã nhận khoán bảo vệ rừng để cải thiện đời sống, góp phần xoá đói, giảm nghèo trong các vùng lâm nghiệp trọng điểm.

- Tổ chức giao rừng nhà nước đang quản lý gồm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên và rừng trồng bằng kinh phí Nhà nước cho các chủ rừng quản lý, bảo vệ, sử dụng ổn định theo quy chế quản lý 3 loại rừng, tập trung đẩy nhanh tiến độ giao rừng sản xuất. Việc giao rừng được thực hiện theo 2 mức độ sau:


+ Mức độ 1: Đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ tập trung đã có ban quản lý thì căn cứ ranh giới, diện tích đã được quy hoạch tiến hành giao rừng cho các ban quản lý. Đối với diện tích rừng đặc dụng và rừng phòng hộ phân tán, thì tổ chức giao như mức độ 2. 


+ Mức độ 2: Đối với rừng sản xuất đánh giá trữ lượng rừng hoặc giá trị đầu tư để làm cơ sở giao rừng cho các chủ rừng.

- Tổ chức giao rừng, thuê rừng, thu hồi rừng phải được thực hiện trên nền bản đồ địa hình VN 2000. Tùy theo quy mô về diện tích khu rừng giao, cho thuê để sử dụng mét trong các bản đồ có tỷ lệ 1/5.000; 1/10.000 hoặc 1/25.000.


3. Nhiệm vụ. 


- Rà soát, thống kê, phân loại và xác định diện tích rừng và đất lâm nghiệp, tổng số nhóm hộ, diện tích giao theo nhóm hộ và số hộ thành viên trong nhóm đã giao, cho thuê theo Nghị định 02/CP, 163/CP; nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình xây dựng phương án, kế hoạch thu hồi và giao rừng, cho thuê rừng, giao đất lâm nghiệp cho thuê đất lâm nghiệp đến từng xã gồm các nội dung công việc sau:

+ Xác định vị trí, ranh giới, diện tích, loại rừng, trạng thái, trữ lượng, chất lượng rừng giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng đến các thành phần quản lý. Trong đó quan trọng nhất là khâu đánh giá trạng thái, trữ lượng và chất lượng rừng.  
+ Các chủ rừng đã được giao đất lâm nghiệp, giao rừng, cho thuê rừng, nhận khoán quản lý, bảo vệ; diện tích rừng đã giao, cho thuê. 

+ Số nhóm hộ, diện tích và số hộ thành viên trong nhóm.

+ Số chủ rừng được giao vượt mức hạn điền, số diện tích đã giao, số diện tích giao vượt, nhu cầu sử dụng của các chủ rừng đã được giao vượt hạn điền.

+ Những diện tích rừng đã giao cho các chủ quản lý, sử dụng nhưng sử dụng sai mục đích hoặc chưa sử dụng phải tiến hành thu hồi.

+ Các đối tượng có nhu cầu nhận đất lâm nghiệp, nhận rừng. 

- Xác định cụ thể các khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên nhận đất lâm nghiệp, nhận rừng, thuê đất lâm nghiệp, thuê rừng. 

- Tổ chức giao đất, giao rừng cho thuê đất, thuê rừng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sử dụng rừng đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Phần thứ ba

Giải pháp chủ yếu của công tác giao rừng, cho thuê rừng 

gắn với giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp


1. Xác định hiện trạng và quy hoạch rừng.

a) Căn cứ vào kết quả rà soát 3 loại rừng toàn tỉnh, xác định ranh giới 3 loại rừng (rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất) trên bản đồ và thực địa.

b) Rà soát, xác định hiện trạng diện tích rừng hiện có, diện tích rừng đã giao, cho thuê, khoán bảo vệ đến lô trạng thái, loại rừng, chất lượng rừng.


c) Rà soát, xác định các chủ rừng, chủ quản lý, xác định các đối tượng có nhu cầu nhận rừng, thuê rừng.

d) Xây dựng kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng.

2. Xác định hạn mức rừng được giao, cho thuê và các đối tượng được nhận rừng

a) Hạn mức giao rừng và cho thuê rừng


- Đối với hộ gia đình, cá nhân tùy thuộc vào quỹ rừng của địa phương, Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định giao rừng, tối đa không quá 30 ha/hộ; 


- Đối với cộng đồng dân cư thôn (bản) căn cứ vào quỹ rừng thực tế của địa phương và nhu cầu của cộng đồng, Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét năng lực của cộng đồng và xác định quy mô diện tích rừng giao cho cộng đồng theo thẩm quyền;


- Đối với các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, các doanh nghiệp lâm nghiệp, chủ rừng thuộc nhà nước quản lý, căn cứ vào kết quả rà soát quy hoạch, UBND cấp tỉnh quyết định việc giao rừng theo thẩm quyền;


- Đối với các chủ rừng khác, trên cơ sở quỹ đất và quỹ rừng của từng địa phương, Uỷ ban nhân dân các cấp căn cứ vào nhu cầu thực tế và năng lực của chủ rừng để quyết định hạn mức giao rừng và cho thuê rừng.


b) Đối tượng rừng được giao, cho thuê.


- Toàn bộ quỹ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất là rừng tự nhiên và rừng trồng bằng kinh phí Nhà nước chưa được giao hoặc thuê; 

- Diện tích rừng nằm trên đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đã giao cho cộng đồng quản lý bảo vệ thì giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã được cấp quyền sử dụng đất hoặc cộng đồng đang quản lý diện tích rừng đó. Trường hợp diện tích rừng đã giao cho hộ gia đình, cá nhân vượt quá hạn điền thì căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để giải quyết như sau:

+ Nếu chủ rừng tiếp tục có nhu cầu sử dụng rừng, thì tiến hành cho thuê đối với diện tích ngoài hạn mức,

+ Nếu chủ rừng không có nhu cầu sử dụng rừng thì tiến hành thu hồi để giao cho các chủ rừng khác,

+ Trường hợp chủ rừng có nhu cầu sử dụng rừng nhưng quỹ rừng của địa phương hạn hẹp và đối tượng có nhu cầu sử dụng rừng cao, thì làm thủ tục thu hồi diện tích vượt quá hạn mức theo quy định để giao cho đối tượng khác.

- Diện tích rừng đã giao hoặc cho thuê nhưng chưa tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì tiến hành hoàn thiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp diện tích rừng đã giao cho hộ gia đình vượt quá hạn điền, căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để giải quyết như đối với diện tích rừng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Một số diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng phân tán (giao cho doanh nghiệp, cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân);

     
- Diện tích rừng do Uỷ ban nhân dân các cấp đang quản lý. 

c) Các đối tượng được nhận rừng  

Căn cứ vào quy hoạch và quỹ rừng ở địa phương, đối tượng được nhận  rừng được xác định theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Hộ gia đình, cá nhân thường trú tại địa phương;

- Hộ gia đình, cá nhân đã gắn bó lâu đời với những khu rừng cụ thể ở địa phương, được cộng đồng dân cư ở đó thừa nhận;
- Cộng đồng dân cư thôn được giao những khu rừng thiêng, rừng bảo vệ nguồn nước hoặc những khu rừng đã gắn bó lâu đời với cộng đồng;

-  Đơn vị vũ trang đóng quân ở gần rừng và trong rừng;

-  Các Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng;

-  Các doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức khác.

3. Đào tạo và tuyên truyền về giao rừng, cho thuê rừng.


a) Đào tạo nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn cho các cơ quan, cán bộ quản lý và kỹ thuật để từng bước tự tổ chức, giám sát và thực hiện phương án giao rừng, cho thuê rừng.


b) Tập huấn, huấn luyện kỹ thuật, nghiệp vụ bảo vệ rừng và các nội dung liên quan cho các lực lượng chuyên ngành, chủ rừng và các tổ đội quần chúng bảo vệ rừng. Ưu tiên đào tạo cho lực lượng địa phương và cơ sở.


c) Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về chính sách của nhà nước về giao rừng, cho thuê rừng; quyền lợi và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. 


4. Tổ chức và quản lý quá trình giao rừng, cho thuê rừng.  

a) Xây dựng phương án giao rừng, cho thuê rừng


Trên cơ sở loại rừng và đối tượng được giao rừng, thuê rừng đã được xác định, Uỷ ban nhân dân các cấp xây dựng phương án giao rừng, cho thuê rừng với những nội dung cầu chủ yếu sau:

- Phương án giao rừng, cho thuê rừng phải được cụ thể hoá đến từng thôn, bản, có sự tham gia của cộng đồng, chính quyền cơ sở và xây dựng tiến độ cụ thể;

- Giao rừng sản xuất (rừng tự nhiên và rừng trồng) trên cơ sở kiểm kê, xác định trữ lượng và đánh giá chất lượng rừng đến lô trạng thái. Trong từng trường hợp cụ thể, nghiên cứu sử dụng ảnh vệ tinh độ phân giải cao để làm cơ sở đánh giá chất lượng rừng.


- Giao rừng phòng hộ và đặc dụng trên cơ sở kết quả kiểm kê hiện trạng (ranh giới, diện tích) của từng khu rừng.


b) Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sử dụng rừng


- Đối với khu rừng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì tiếp tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng rừng.

- Đối với khu rừng chưa được giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì việc cấp giấy chững nhận quyền sử dụng đất phải tiến hành đồng thời với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng rừng;


c) Quản lý hồ sơ giao rừng, cho thuê rừng


Toàn bộ hồ sơ giao rừng, cho thuê rừng phải được thiết lập, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của cấp tỉnh, huyện, xã. Hồ sơ giao và cho thuê rừng gồm 03 bộ: chủ rừng giữ 01 bộ; cơ quan Kiểm lâm huyện giữ 01 bộ và cấp chính quyền ra quyết định giao rừng, cho thuê rừng giữ 01 bộ.


Hồ sơ giao rừng, cho thuê rừng gồm có:


-  Biên bản xác nhận về hiện trạng khu rừng được giao.


- Quyết định hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng;

 
- Bản đồ giao rừng. Tùy theo quy mô về diện tích khu rừng giao, cho thuê để sử dụng mét trong các bản đồ có tỷ lệ 1/5.000; 1/10.000 hoặc 1/25.000; các thông tin về toạ độ, ranh giới và các mô tả khác về diện tích.


- Biên bản bàn giao rừng tại thực địa có xác nhận của các chủ rừng có chung ranh giới.


5. Giải pháp khoa học công nghệ.


Xây dựng hệ thống hồ sơ, sổ sách và cơ sở dữ liệu về giao rừng, cho thuê rừng và các chủ rừng để quản lý và cập nhật. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giao rừng, thuê rừng.

6. Trang bị hệ thống máy vi tính, máy định vị GPS cấp cho các đơn vị cơ sở phục vụ cho quá trình giao rừng, cho thuê rừng nhằm nâng cao hiệu quả và độ chính xác.

Phần thứ tư

Tổ chức và kinh phí thực hiện

I. tổ chức thực hiện.

1. UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, do Phó chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Sở NN&PTNT làm Phó ban, Chi cục Kiểm lâm làm Uỷ viên trực, các ngành :Sở TN&MT, Cục Thống kê, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Dân tộc, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Tỉnh đoàn là thành viên. Văn phòng Ban chỉ đạo đặt tại Chi cục Kiểm lâm.

2. Sở Nông nghiệp & PTNT:

2.1. Tham mưu giúp UBND tỉnh:  

- Tổ chức hội nghị triển khai ở cấp tỉnh, tham mưu thành lập Ban chỉ đạo giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng. Tổ công tác thường trực cấp tỉnh. 

- Xây dựng các văn bản hướng dẫn lập phương án cho cấp huyện, cấp xã; định mức đơn giá giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng thống nhất áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh.

- Kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện xây dựng Phương án giao rừng, cho thuê rừng cấp huyện, thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt.

2.2. Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung công việc: 

- Biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn cho Tổ công tác giao rừng, cho thuê rừng cấp huyện. 

- Số hoá bản đồ thành quả giao đất lâm nghiệp lên nền VN2000 để cấp cho cơ sở thực hiện; Xây dựng phần mềm quản lý thành quả giao rừng, thuê rừng gắn với giao đất, thuê đất lâm nghiệp toàn tỉnh.

- Thành lập Tổ công tác thường trực giúp việc cho Ban chỉ đạo; chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, nghiệm thu kết quả thực hiện giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng của cấp huyện, cấp xã. Được hợp đồng cán bộ có chuyên môn về lâm nghiệp, công nghệ thông tin trình độ từ Cao đẳng trở lên để thực hiện các nội dung công việc của đề án.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường: Có trách nhiệm phối hợp với Sở NN&PTNT và Chi cục Kiểm lâm tổ chức giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp gắn với tài sản trên đất.

- Chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện tham gia tích cực công tác giao rừng, cho thuê rừng đồng thời với công tác giao đất, thuê đất, thu hồi đất lâm nghiệp.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt và đảm bảo kinh phí tổ chức thực hiện giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng hàng năm của tỉnh. 

5. Các ban, ngành có liên quan khác: Tích cực tham gia tuyên tuyền, vận động, phổ biến chủ trương của Nhà nước và tham gia tích cực công tác giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn. 

 6. UBND các huyện có rừng: 

- Tổ chức hội nghị triển khai cấp huyện, chỉ đạo UBND xã tổ chức hội nghị triển khai đến cán bộ chủ chốt cấp xã, thôn bản; đồng thời chỉ đạo UBND các xã tổ chức tuyên truyền sâu rộng chủ trương giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã. 

- Chịu trách nhiệm xây dựng Phương án giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng toàn huyện, thông qua HĐND huyện trình UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện. 

- Chỉ đạo UBND các xã xây dựng phương án giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng thông qua HĐND xã, trình UBND huyện phê duyệt.

- Thành lập các Ban chỉ đạo giao rừng, thuê rừng cấp huyện, chỉ đạo thành lập Hội đồng giao rừng, thuê rừng cấp xã, lập tổ công tác thường trực ở cấp huyện.

- Tổ chức tập huấn cho Hội đồng giao rừng, cho thuê rừng cấp xã. 

II. tiến độ thực hiện.


Từ năm 2007 đến 2010, các nội dung từng phần của đề án sẽ được xây dựng theo các kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện:

1. Năm 2007:

- Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án giao rừng, thuê rừng cấp tỉnh.

2. Năm 2008:

- Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến nội dung Thông tư 38/2007/TT-BNN và Nghị định số 23/2006/NĐ-CP, Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư 38/2007/TT-BNN cho cán bộ chủ chốt ở 3 cấp: tỉnh, huyện, xã.

- Xây dựng các văn bản chỉ đạo, đề cương hướng dẫn xây dựng phương án giao rừng, cho thuê rừng cho cấp huyện, cấp xã.

- Xây dựng định mức đơn giá giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng thống nhất áp dụng triển khai trên địa bàn toàn tỉnh.

- Số hoá chuyển bản đồ thành quả giao đất lâm nghiệp lên nền VN2000 để cấp cho cơ sở thực hiện.

- Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án giao rừng, thuê rừng cấp huyện, cấp xã.

- Biên soạn tài liệu hướng dẫn biện pháp kỹ thuật và tổ chức tập huấn thực hiện giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn. 

- Tổ chức triển khai thực hiện giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn trên cơ sở Phương án đã được phê duyệt. 

Chọn 2 huyện triển khai toàn diện; các huyện còn lại, mỗi huyện chọn 2-3 xã thực hiện thí điểm.

3. Năm 2009 và năm 2010:

- Tổ chức triển khai toàn diện, phấn đấu hết năm 2010 toàn tỉnh cơ bản hoàn thành công tác giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng.

- Xây dựng phần mềm quản lý thành quả giao rừng, thuê rừng gắn với giao đất, thuê đất lâm nghiệp toàn tỉnh.

iiI. Kinh phí thực hiện.

1. Nguồn kinh phí: Từ nguồn ngân sách sự nghiệp kinh tế hàng năm của tỉnh. 

Hàng năm, trên cơ sở Đề án giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng đã được phê duyệt, Chi cục Kiểm lâm phối hợp với các cơ quan có liên quan lập kế hoạch kinh phí trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, tổ chức thực hiện.

2. Tổng kinh phí thực hiện:  39.340.510.167 đồng, trong đó: 

2.1.  Theo hạng mục đầu tư:

- Kinh phí xây dựng Đề án, phương án:    320.000.000 đồng
- Kinh phí chuyển đổi bản đồ giao đất lâm nghiệp sang nền VN2000: 949.357.500 đồng
- Kinh phí điều tra, xác định đặc điểm khu rừng: 15.339.829.975 đồng
- Kinh phí tổ chức giao rừng:  19.495.965.065 đồng

- Kinh phí xây dựng phần mềm quản lý giao rừng, thuê rừng, thu hồi rừng: 
150.000.000 đồng.

- Đầu tư trang thiết bị: 1.212.000.000 đồng
- Quản lý phí (5%):  1.873.357.627 đồng

2.2. Phân kỳ đầu tư:



- Năm 2008:  11.397.910.167 đ.



- Năm 2009:  14.135.100.000 đ.



- Năm 2010:  13.807.500.000 đ.
(Chi tiết kinh phí thực hiện theo phụ biểu 1và 2 đính kèm)

Phần thứ năm

Kết luận và kiến nghị

Xuất phát từ thực tiễn công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian qua và xu thế phát triển kinh tế- xã hội trong tình hình mới, việc xây dựng đề án “Giao rừng, cho thuê rừng giai đoạn 2007 - 2010” là cấp thiết. Quá trình triển khai thực hiện đề án sẽ từng bước hoàn thiện công tác quản lý, bảo vệ gắn với phát triển bền vững tài nguyên rừng, góp phần thực hiện thành công chiến lược của Đảng và Nhà nước về phát triển lâm nghiệp – xã hội gắn với công nghiệp hoá, hiện đại hoá Nông nghiệp – Nông thôn.


Đề nghị UBND tỉnh xem xét, phê duyệt đề án để tổ chức thực hiện./.

           Giám đốc

        Trịnh Văn Chiến

PHỤ BIỂU 1:   DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN 

THÔNG TƯ 38/2007/TT-BNN

1. Kinh phí xây dựng phương án:    320.000.000 đ


-  Cấp tỉnh:  60.000.000 đ.


- Cấp huyện: 13 huyện (11 huyện miền núi + Tĩnh gia, Hà trung) x 20.000.000 đ/huyện = 260.000.000 đ

2. Kinh phí chuyển đổi bản đồ giao đất lâm nghiệp sang hệ tọa độ VN2000=949.357.500 đ.

Căn cứ Thông tư số 102/2000/TT-BNN-KL, ngày 02/10/2000, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn lập dự toán cho các Dự án theo dõi DBR và đất LN; Công văn số 1014/KL-TTTL ngày 09/11/2006 của Cục Kiểm lâm về hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 88/CT-BNN về ứng dụng công nghệ thông tin.

2.1- Kinh phí chuyển đổi bản đồ giao đất lâm nghiệp cấp xã, tỷ lệ 1/10.000 (đã có nền địa hình chỉ số hóa lớp thửa, lô giao đất và kết nối với nền bản đồ):

600 mảnh x 557.500 đồng/mảnh x  2,14 = 715.830.000 đồng

2.2- Kinh phí biên tập bản đồ giao đất lâm nghiệp cấp huyện, thị, thành phố tỷ lệ  1/50.000

44 mảnh x 1.375.000 đồng/mảnh x  2,14  = 129.470.000 đồng

2.3- Kinh phí biên tập bản đồ giao đất lâm nghiệp tỉnh tỷ lệ 1/100.000

20 mảnh x 1.375.000 đồng/mảnh x  2,14 = 58.850.000 đồng

2.4- Kinh phí quản lý, kiểm tra nghiệm thu 5%:   45.207.500 đồng


3. Kinh phí tổ chức giao rừng:

Căn cứ Thông tư số 102/2000/TT-BNN-KL ngày 02/10/2000 của Bộ NN&PTNT về hướng dẫn lập dự toán cho các dự án theo dõi  diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, trong đó vận dụng theo định mức giao đất giao rừng quy định tại Thông tư liên bộ Tài chính,  Lâm nghiệp số: 74/TT, LB  ngày 13 tháng 10 năm 1995 hướng dẫn việc sử dụng, quản lý cấp phát và quyết toán kinh phí chi giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mức đích lâm nghiệp, cụ thể: 

	- Đất có rừng tự nhiên 
	 không quá 17.000 đồng/ha 

	- Đất có rừng trồng 
	 không quá 15.000 đồng /ha 

	- Đất trống  đồi núi trọc 
	 không quá 11.000 đồng /ha 

	- Rừng phòng hộ 
	 không quá 11.000 đồng /ha 

	- Rừng đặc dụng 
	 không quá 7.000 đồng /ha 

	- Vùng đệm rừng  đặc dụng và rừng phòng hộ ít xung yếu 
	 không quá 17.000 đồng/ ha 


   
Công văn số 1014/KL-TTTL ngày 09/11/2006 của Cục Kiểm lâm về hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 88/CT-BNN về ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó hướng dẫn cơ sở để lập dự toán như sau: 

Mức lương tối thiểu của  thời điểm thực hiện thông tư 102/2000/TT-BNN-KL (năm 2001) là 210.000 đ/tháng, đến nay (7/2007) mức lương tối thiểu là 450.000 đ/tháng, vậy hệ số tăng mức lương tối thiểu sẽ là: 450.000/210.000 = 2,14.

Như vậy định mức kinh phí tổ chức giao rừng áp dụng như sau:

	Loại đất - loại rừng
	Theo 102/2000/TT-BNN-KL
	Hệ số tăng
	Áp dụng năm 2007

	- Đất có rừng tự nhiên 
	 không quá 17.000 đ/ha 
	2,14
	 không quá 36.000 đ/ha 

	- Đất có rừng trồng 
	 không quá 15.000 đ /ha 
	2,14
	 không quá 32.000 đ /ha 

	- Đất trống  đồi núi trọc 
	 không quá 11.000 đ /ha 
	2,14
	 không quá 23.500 đ /ha 

	- Rừng phòng hộ 
	 không quá 11.000 đ /ha 
	2,14
	 không quá 23.500 đ /ha 

	- Rừng đặc dụng 
	 không quá 7.000 đ /ha 
	2,14
	 không quá 15.000 đ /ha 

	- Vùng đệm rừng  đặc dụng và rừng phòng hộ ít xung yếu 
	 không quá 17.000 đ/ ha 
	2,14
	 không quá 36.000 đ/ ha 



Áp dụng xây dựng dự toán kinh phí kinh phí tổ chức giao rừng toàn tỉnh như sau:

	Đối tượng áp dụng
	Diện tích

(ha)
	Định mức

(đ/ha)
	Thành Tiền

(đồng)

	- Rừng giao cho BQL rừng ĐD
	74.015,13
	15.000
	1,110,226,950 

	- Đất trống giao cho BQL rừng ĐD
	6.996,47
	15.000
	1,110,226,950 

	- Rừng giao cho  BQL rừng PH
	45.128,19
	23.500
	1.060.512.465 

	- Đất trống giao cho  BQL rừng PH
	6.288,40
	23.500
	1.060.512.465 

	- Rừng tự nhiên giao cho tổ chức, hộ gia đình.
	211.710,61
	36.000
	7.621.581.960 

	- Rừng trồng giao cho tổ chức, hộ gia đình.
	100.913,42
	32.000
	3.229.229.440 

	- Đất trống giao cho tổ chức, hộ gia đình.
	105.416,88
	23.500
	3.229.229.440 

	- Rừng tự nhiên giao cho Doanh nghiêp NN
	20.264,50
	36.000
	729.522.000 

	- Rừng trồng giao cho Doanh nghiêp NN
	12.149,50
	32.000
	388.784.000 

	- Đất trống giao cho Doanh nghiêp NN
	8.990,50
	23.500
	388.784.000 

	- Rừng tự nhiên giao cho LLVT
	32.764,97
	36.000
	1.179.538.920 

	- Rừng trồng giao cho LLVT
	638,57
	32.000
	20.434.240 

	- Đất trống giao cho LLVT
	3.822,86
	23.500
	20.434.240 

	Cộng
	629.100,00
	
	18.370.965.065            

	- Kinh phí mua Giấy CNQSDĐ (bộ)
	150.000,00
	7.500
	1.125.000.000

	Tổng cộng
	
	
	19.495.965.065 


4. Kinh phí điều tra, xác định đặc điểm khu rừng:

	Đối tượng áp dụng
	Diện tích
	Định mức
	Thành Tiền

(đồng)

	- Rừng giao cho BQL rừng ĐD
	74015,13
	15000
	1,110,226,950 

	- Rừng giao cho  BQL rừng PH
	45128,19
	23500
	1.060.512.465 

	- Rừng tự nhiên giao cho tổ chức, hộ gia đình.
	211710,6
	36000
	7.621.581.960 

	- Rừng trồng giao cho tổ chức, hộ gia đình.
	100913,4
	32000
	3.229.229.440 

	- Rừng tự nhiên giao cho Doanh nghiêp NN
	20264,5
	36000
	729.522.000 

	- Rừng trồng giao cho Doanh nghiêp NN
	12149,5
	32000
	388.784.000 

	- Rừng tự nhiên giao cho LLVT
	32764,97
	36000
	1.179.538.920 

	- Rừng trồng giao cho LLVT
	638,57
	32000
	20.434.240 

	Tổng cộng
	497.584,89
	
	15.339.829.975 


5. Kinh phí xây dựng phần mềm quản lý giao rừng, thuê rừng, thu hồi rừng: 
150.000.000 đồng.

6. Đầu tư trang thiết bị:   1.212.000.000 đ
- Máy vi tính cấp cho 16 đơn vị Hạt Kiểm lâm (11 huyện miền núi + Tĩnh gia, Hà Trung, Thọ Xuân, Nông Cống, Ven Biển) + Tổ thường trực giao rừng (02 bộ) :  

18 bộ  x   13.000.000 đ/bộ = 234.000.000 đ.


- Mua máy định vị GPS:  36 cái x 20.000.000 đ/cái = 720.000.000 đ

- Máy scanner khổ A4, khổ lớn:  02 máy =  70.000.000 đ  


- Máy in khổ lớn (in bản đồ):   01 máy =    70.000.000 đ.


- Dụng cụ khác (địa bàn, thước dây, kẹp kính, đo cao ...): 118.000.000 đ

Tổng cộng: 1+2+3+4+5+6 = 37.467.152.540 đ

7. Quản lý phí (5%):       5%   x    37.467.152.540 đ = 1.873.357.627 đ


Tổng kinh phí thực hiện:    39.340.510.167 đ


(Ba mươi chín tỷ ba trăm bốn mươi  triệu năm trăm mười ngàn một trăm sáu bảy đồng).


PHỤ BIỂU 2: PHÂN KỲ ĐẦU TƯ KINH PHÍ GIAO RỪNG, CHO THUÊ RỪNG, THU HỒI RỪNG

CHO TỔ CHỨC , HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ THÔN
THEO THÔNG TƯ SỐ 38/2007/TT-BNN


















Đơn vị: đồng

	TT
	Hạng mục
	Tổng
	Phân theo các năm
	Ghi chú

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	

	1
	Hỗ trợ xây dựng phương án
	320.000.000
	320.000.000
	
	
	

	2
	Chuyển đổi bản đồ giao đất lâm nghiệp sang nền VN2000
	949.357.500
	949.357.500
	
	
	

	3
	Tổ chức giao rừng
	19.495.965.065
	3.495.965.065
	8.000.000.000
	8.000.000.000
	

	4
	Điều tra, xác định đặc điểm khu rừng
	15.339.829.975
	5339.829.975
	5.000.000.000
	5.000.000.000
	

	5
	Xây dựng phần mềm quản lý giao rừng, thuê rừng, thu hồi rừng
	150.000.000
	
	
	150.000.000
	

	6
	Đầu tư trang thiết bị
	1.212.000.000
	750.000.000
	462.000.000
	 
	

	7
	Quản lý phí (5%)
	1.873.357.627
	542.757.627
	673.100.000
	657.500.000
	

	
	Tổng cộng
	39.340.510.167
	11.397.910.167
	14.135.100.000
	13.807.500.000
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		2000		2000		2000

		2001		2001		2001

		2002		2002		2002

		2003		2003		2003

		2004		2004		2004

		2005		2005		2005

		2006		2006		2006



Diện tích có rừng

Rừng tự nhiên

Rừng trồng

405882.57

322022.73

83859.84

417845.5

326131.5

91714

436360.8

335584.7

100776.1

456859.8

348494.7

108365.1

470730.47

356799.4

113931.07

484246.06

367410.17

116835.89

497584.89

374974.69

122610.2



Sheet1

		

		TT		Năm		Có rừng(ha)						Độ che phủ(%)

						Cộng		Rừng tự nhiên		Rừng trồng

		1		2000		405,882.57		322,022.73		83,879.84		36.3

		2		2001		417,845.50		326,131.50		91,714.00		37.5

		3		2002		436,360.80		335,584.70		100,776.10		39.3

		4		2003		456,859.80		348,494.70		108,365.10		41.1

		5		2004		470,730.47		356,799.40		113,931.07		42.3
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